Trường Tiểu học Thượng Quận


tuần 32:                                                       Ngày soạn :  10 / 4 / 2087
                                                                Ngày dạy : Thứ  ba ngày 17 /4 /2018. 
    Tiết 1:                                                          Tập đọc 
                                                         cuốn sổ tay

I. Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ: Mô - na - cô, Va - ti - căng, cầm lên, một phần năm, ... Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.

- Hiểu nghĩa từ ngữ: trọng tài, Mô - na - cô, diện tích, Va - ti - căng, ... Nắm được công dụng của sổ tay; biết cách ứng xử đúng, không tự tiện xem sổ tay của người khác.

- Giáo dục HS có ý thức không được tự ý sâm phạm vào tài sản riêng của người khác. Tập ghi chép sổ tay của mình. 

II. chuẩn bị:  - Bản đồ thế giới để chỉ tên các nước có trong bài.
III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS tiếp nối nhau đọc lại câu chuyện Người đi săn và con vượn ( mỗi em đọc 2 đoạn ).

- HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:     

a) Giới thiệu bài: HS quan sát tranh trong SGK. GV giới thiệu bài đọc.                   

b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

- GVđọc toàn bài.

- HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:

+ Luyện đọc từng câu: HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

+ Luyện đọc từng đoạn:

    . GV chia bài thành 4 đoạn:

            Đoạn 1 : Từ đầu đến Sao lại xem sổ tay của bạn ?

            Đoạn 2 : tiếp theo đến những chuyện lí thú.
            Đoạn 3 : tiếp đến rộng hơn nước ta trên 50 lần.

            Đoạn 4: còn lại.

    . HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn. GV kết hợp  nhắc nhở HS ngắt nghỉ hơi đúng.

    . GV kết hợp HD HS tìm hiểu nghĩa các từ ngữ: trọng tài, diện tích, Va - ti - căng ... Cho HS chỉ bản đồ để biết vị trí của các nước: Mô - na - cô, Va - ti - căng, Nga, Trung Quốc.

+ Một, hai HS đọc lại toàn bài.

* HĐ 2:  HD tìm hiểu bài.

  HS đọc thầm đoạn bài văn, trao đổi, trả lời các câu hỏi:

  + Thanh dùng sổ tay để làm gì ? 

  + Hãy nói một vài điều lí thú ghi trong sổ tay của Thanh ? 

  + Vì sao Lân khuyên Tuấn không nên tự ý xem sổ tay của bạn ? 

* HĐ 3:  Luyện đọc lại.

- HS tự hình thành nhóm ( mỗi nhóm 4 em ), tự phân các vai: Lân, Thanh, Tùng và người dẫn chuyện.

- Một vài nhóm thi đọc theo cách phân vai.
- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn  bạn đọc đúng nhất.
3. Củng cố, dặn dò:
- HS liên hệ: Em đã bao giờ tự ý xem sổ tay của người khác chưa ?

- GVnhËn xét tiết học, khen ngợi những HS đọc tốt, hiểu bài. Dặn HS làm sổ tay tập ghi chép các điều lÝ thú về khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể thao, ...


Tiết 3:                                                   Chính tả  ( nghe - viết )
                                                     ngôi nhà chung
i. MỤC đích yêu cầu: 
- Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. Làm đúng  BT 2 ( /a ).
- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt các âm đầu l / n. 

- HS có ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị:      - GV: Bảng lớp viết 2 lần từ ngữ ở BT 2 ( a ).

                          - HS: Vở BTTV in.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:  GV đọc cho 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết giấy nháp: 

       rong ruổi, thong dong, trống giong cờ mở, gánh hàng rong. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài: 
                          b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Hướng dẫn  nghe - viết.

- GV đọc 1 lần bài Ngôi nhà chung, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi trong SGK.

- Giúp HS nắm nội dung bài văn: 

+ Ngôi nhà chung của mọi dân tộc tên là gì ? 

+  Những việc chung mà tất cả các dân tộc phải làm là gì ? 

+ Việt Nam trở thành thành viên Liên hợp quốc vào lúc nào ? 

- HS đọc lại bài, tự viết những từ ngữ mình dễ viết sai vào giấy nháp. 

- GV đọc cho HS viết bài, theo dõi, nhắc nhở HS tư thế ngồi viết, HS viết chậm, chữ xấu.
- GVđọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.
- GV thu một số bài nhận xét, chữa.
* HĐ 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả.

+ Bài 2 ( a ): - HS đọc BT; làm bài cá nhân.
- GV mời 2 HS làm bài trên bảng lớp. Đọc kết quả. 

- GV và cả lớp nhận xét, hoàn chỉnh bài làm. 

- HS chữa bài làm trong vở BT - Một vài HS đọc lại bài Làm nương.
    Lời giải : a) nương đỗ  -  nương ngô  -  lưng đeo gùi - tấp nập  -  làm nương - vút lên.

+ Bài 3 ( a ): - HS tự làm bài vào vở.

- 2 HS đọc trước lớp  câu văn, sau đó từng cặp HS đọc cho nhau viết rồi đổi bài cho nhau, nhận xét giúp bạn hoàn thiện bài làm.
- Củng cố KN phân biệt l /n.

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

- Dặn HS đọc lại bài chính tả Ngôi nhà chung.
 
  Tiết 4                                                      toán
                                               T.156 : luyện tập chung

I. mục đích yêu cầu:
- Biết đặt tính và nhân ( chia ) số có năm chữ số với ( cho ) số có một chữ số. Biết giải bài toán có phép nhân ( chia ).
- Rèn kĩ năng làm tính và giải toán về nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.

- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị:   GV : Bảng phụ vẽ sơ đồ minh hoạ bài 4. Phấn màu.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp khi luyện tập.
2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:
                         b) Các hoạt động: 
* HĐ 1: Củng cố kiến thức cũ.
- GV viết 2 phép tính lên bảng :   40729 x 2          ;        37648 : 4

- 2 HS lên bảng đặt tính rồi tính, cả lớp làm bảng con.

- Chữa bài, củng cố về phép nhân, chia số có năm chữ số với ( cho ) số có một chữ số.

- HS nêu quy tắc tính diện tích hình chữ nhật.

- GV chuẩn xác KT.
* HĐ 2 : Luyện tập. 
+ Bài 1: - GV nêu yêu cầu của bài. 
- HS đặt tính rồi tính vào vở, 2 HS làm bảng lớp. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.
- Chữa bài, một vài HS nêu cách tính.
- Củng cố về nhân, chia số có năm chữ số với ( cho ) số có một chữ số.
+ Bài 2: - HS đọc bài toán.
- GV gợi ý để HS nêu cách giải bài toán :

  . Tìm số bánh nhà trường đã mua ( 4 x 105 = 420 ( cái ) ).

  . Tìm số bạn nhận bánh  ( 420 : 2 = 210 ( bạn ) ).

- HS làm bài vào vở. GVtheo dõi giúp đỡ HS.

- Chữa bài, rèn kĩ năng giải bài toán bằng hai phép tính.

+ Bài 3: - HS đọc bài toán.
- GV hướng dẫn HS giải bài toán bằng hai bước:
. Bước 1: Tính Chiều rộng hình chữ nhật  ( 12 : 3 = 4 ( cm )  )
. Bước 2: Tính Diện tích hình chữ nhật   (  12 x 4 = 48 ( cm2 ) )
- HS làm bài vào vở - Chữa bài.

- Củng cố KN giải bài toán bằng 2 phép tính liên quan đến tính diện tích hình chữ nhật.
3. Củng cố, dặn dò: 
  - GV khắc sâu KT.

  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. Dặn HS xem lại bài.


Chiều :  Tiết 1                                              Toán
                 t.157: bài toán liên quan đến rút về đơn vị ( tiếp ) 
I. MỤC đích yêu cầu: 

- Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

- Rèn luyện kĩ năng giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

- HS tự tin, hứng thú trong học tập.

II. chuẩn bị:  GV : Phấn màu.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:    - 2 HS  làm bài 1 trang 165.                                   

                                    -  HS, GV nhận xét, chữa bài.
2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:

                                 b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: GV h​​ướng dẫn HS giải bài toán.

- HS đọc bài toán.

- HS phân tích bài toán ( đã cho cái gì ? phải tìm cái gì ? )
- GV giới thiệu tóm tắt bài toán:          35 l  :   7 can

                                                             10 l  :  ... can ?

- Lập kế hoạch giải bài toán:

         + Tìm số lít mật ong trong mỗi can.

         + Tìm số can chứa 10l mật ong.

- Thực hiện kế hoạch giải toán:

         + Tìm số lít mật ong trong mỗi can:

              7 can chứa 35 l  mật ong

              1 can chứa ...  l mật ong ?  ->      Chọn phép tính: ( 35 : 7 = 5 ( l ) )

         + Tìm số can chứa 10 l mật ong :

               5 l mật ong chứa trong 1can

              10 l mật ong chứa trong ... can ? ->  Chọn phép tính: ( 10 : 5 =  2 ( can ) )

- HDHS trình bày bài giải như trong SGK.  
* HĐ 2: Thực hành.
+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài.

- GV gợi ý:

+ Bước 1: Muốn tìm xem 15 kg đường đựng trong mấy túi thì phải tìm xem mỗi túi đựng mấy kg đường ?

+ Bước 2: 5 kg đường đựng trong 1 túi thì 15 kg đường đựng trong mấy túi ?

- Cho HS tự làm vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp. 

- Chữa bài, củng cố cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

+ Bài 2: - Cho HS đọc bài toán.

- GV hướng dẫn HS giải bài toán bằng 2 bước:

       + Mỗi cái áo cần mấy cái cúc ?    ( 24 : 4 = 6 ( cúc ) ).

       + 42 cúc dùng cho mấy cái áo ?   ( 42 : 6 = 7 ( áo ) ).

- HS tự giải vào vở. 1 HS làm trên bảng lớp.

- Chữa bài, củng cố về cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài.

- Cho HS tính giá trị của biểu thức ( từ trái sang phải ). GV gợi ý HS tìm ra chỗ sai rồi sửa lại cho đúng. 

- Củng cố về tính giá trị của biểu thức.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT về cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài.


Tiết 2:                                                     toán ( * )
         luyện tập: C HIA CÁC SỐ  CÓ 5 CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ.

I. mục đích yêu cầu:
- Củng cố KN thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số, KN giải bài toán có phép chia.

- Rèn kĩ năng làm tính và giải toán về chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số.

- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị:   

- Vở BT Toán in.
III. các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Củng cố kiến thức cũ.

- GV viết phép tính lên bảng :   24693 : 3
- 1 HS lên bảng đặt tính rồi tính, cả lớp làm bảng con.

- Chữa bài, củng cố về chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

* HĐ 2 : Luyện tập.

- GV tổ chức cho HS làm các BT 1, 2, 3, 4 ( Vở BT Toán in – trang 78 ) 
+ Bài 1: - HS xác định yêu cầu của bài. 
- Cho HS tự làm và chữa bài, yêu cầu HS nêu cách tính.

- Rèn luyện kĩ năng thực hành làm tính chia.

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài.

- GV cho HS tự đặt tính rồi tính vào vở, 3 HS làm trên bảng lớp. 

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN đặt tính và thực hiện phép chia các số có năm chữ số cho số có một chữ số.

+ Bài 3: - HS đọc bài toán.

- GV hướng dẫn HS giải theo các bước :

   . B1 : Tìm số kg đường kính ( 10848 : 4 = 2712 ( kg ) ).

   . B2 : Tìm số kg bột   ( 10848 - 2712 = 8136 ( kg ) ).

- HS tự giải bài vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp. HS nhận xét, chữa bài.

- Rèn kĩ năng giải toán bằng 2 phép tính.

+ Bài 4: - HS tù thực hiện phép chia vào vở nháp để tìm thương, sau đó lựa chọn đáp án đúng rồi khoanh.

- Đáp án đúng là :  D. 8010. 

* HĐ 3 :  Củng cố, dặn dò. 
- GV khắc sâu KT về phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. Dặn HS xem lại bài.


Tiết 3 :                                                 Tập đọc ( * )

                                            mè hoa lượn sóng                                                                                                                                                                                                         i. Mục đích  yêu cầu :
- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : giỡn nước, quăng lờ, lá chuối, ăn nổi, ... Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ.

- Hiểu nghĩa từ ngữ mới : mè hoa, đìa, đó, lờ. Hiểu được ND bài : Tả cuộc sống nhộn nhịp dưới nước của mè hoa và các loài cua, cá, tôm tép. Học thuộc lòng bài thơ. 

- Giáo dục HS có ý thức học chăm.

II. chuẩn bị :  

- Tranh minh hoạ bài thơ trong SGK.
III. các hoạt động dạy  học :

1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS tiếp nối nhau kể lại câu chuyện Người đi săn và con vượn ( mỗi em kể 2 đoạn ).

- HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài : HS quan sát tranh minh hoạ.
                      b) Các hoạt động: 
* HĐ 1 : Luyện đọc  

- GV đọc toàn bài.
- HD luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ :

+ Luyện đọc từng dòng thơ : HS tiếp nối nhau đọc 2 dòng thơ. GV uốn nắn tư thế đọc và lỗi phát âm của các em ( nếu có ).

+ Luyện đọc cả bài thơ : 

. 2, 3 HS đọc cả bài thơ. GV lưu ý các em cách ngắt nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ. 
. HS tìm hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài : mè hoa, đìa, đó, lờ.  

+ Cả lớp đọc ĐT toàn bài.
* HĐ 2:  HD HS tìm hiểu bài

- HS đọc thầm bài thơ, trả lời : 

+ Mè hoa sống ở đâu ?

+ Tìm những từ ngữ tả mè hoa bơi lượn dưới nước ? 

+ Xung quanh mè hoa còn có những loài vật nào ?

+  Những câu thơ nào nó lên đặc điểm của mỗi loài vật ? 

+ Hãy chỉ ra hình ảnh nhân hoá mà em thích ? 

- HS nhận xét, GV chốt lại ý đúng. 

-> ND bài:  Tả thế giới dưới nước của mè hoa và các loài cua cá, tôm tép rất sinh động, nhộn nhịp.                                                                                                                                                   

* HĐ 3 :  Học thuộc lòng bài thơ

- GVHD HS học thuộc lòng bài thơ.

- HS  thi HTL bài thơ  - HS và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc thuộc và hay. 

3. Củng cố, dặn dò:

- 1, 2 HS nhắc lại nội dung bài thơ. 
- GV biểu d​ương những HS đọc tốt. Dặn HS tiếp tục HTL bài thơ.


Sáng                                                                   Ngày soạn :  11 / 4 / 2018
                                                                Ngày dạy : Thứ  tư ngày 18 /4 /2018. 
                                          Tiết 1:                      toán

                                                   T.158:  luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:
- Biết giải bài toán liên quan đến việc rút về đơn vị. Biết tính giá trị của biểu thức số.
- Rèn KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị và KN tính giá trị của biểu thức số. 

- HS say mê học toán.

II. Chuẩn bị:  Phấn màu.

III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  - 1 HS chữa bài 2 ( trang 166 ).

2. Bài mới :    a) Giới thiệu bài:

                       b) Các hoạt động: 
* HĐ 1: Thực hành.
+ Bài 1: - HS đọc bài toán.
- GV hướng dẫn HS phân tích bài toán -> tìm các bước giải:

+ B1 : Mỗi hộp có mấy cái đĩa ?  ( 48 : 8 = 6 ( cái ) ).

+ B2 :  30 cái đĩa xếp vào mấy hộp ? (30 : 6 = 5 (hộp)).

- HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp. 

- Chữa bài, củng cố cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

+ Bài 2: - Cho HS đọc, phân tích bài toán.

- HS nêu các bước giải bài toán:

      + B1:  Mỗi  hàng có mấy HS ?    ( 45 : 9 = 5 ( học sinh ) ).

      + B2:  5 HS xếp 1 hàng. 60 HS thì xếp bao nhiêu hàng ?   ( 60 : 5 = 12 ( hàng ) ).

- HS tự giải vào vở. 1 HS làm trên bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố về cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài.

- Cho HS tính giá trị của biểu thức  rồi trả lời. 

- Củng cố về cách tính giá trị của biểu thức số.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị và cách tính giá trị của biểu thức số.

- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


 Tiết 2:                                          Đạo Đức ( GDATGT )
                                    Biển báo giao thông đ​ường bộ

I. Mục đích yêu cầu:
- HS hiểu ý nghĩa, tác dụng, tầm quan trọng của biển báo hiệu giao thông.

- HS nhận biết ND của các biển báo hiệu ở khu vực gần tr​ường học, hoặc th​ường gặp.

- Khi đi đ​ường có ý thức chú ý đến biển báo.

II. chuẩn bị:  

- Biển báo GTĐB ( HĐ 2 ).

III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

 Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Ôn tập.

- GV: Để điều khiển ng​ười và các PTGT đi trên đ​ường đ​ược an toàn, trên các đ​ường phố ng​ười ta đặt những biển báo hiệu GT.
- GV gọi 2 - 3 HS lên bảng và yêu cầu HS dán biển báo hiệu mà em đã nhìn thấy cho cả lớp xem, nói tên biển báo hiệu đó.
- GV hỏi về ý nghĩa các biển báo đó.

- Cả lớp và GV nhận xét.

* HĐ 2: Tìm hiểu biển báo mới.

- GV đ​ưa ra biển báo hiệu mới: Biển số 110 a, 122.

Hỏi HS: Em hãy nhận xét hình dáng, màu sắc, hình vẽ của biển ?

       + Hình: tròn.

       + Màu: nền trắng, viền màu đỏ.

       + Hình vẽ: màu đen.

- GV: Biển báo này thuộc nhóm biển báo nào ? ( Hoặc đ​ược gọi là biển báo gì ? )

- GV: giới thiệu biển báo đó.

- GV giới thiệu biển số 122, 208, 209, 233, 301, 303, 304, 305 - T​ương tự  biển số 110 a.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV tóm tắt lại ND bài.

 - Nhận xét tiết học. Dặn HS thực hiện tốt theo bài học, chấp hành đúng luật ATGT.


  Tiết 3:                                                        Tập viết
                                                        ôn chữ hoa x

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Viết đúng và t​​ơng đối nhanh chữ hoa X ( 1 dòng ),  §, T ( 1 dòng ) ; viết đúng tên riêng Đồng Xuân ( 1 dòng ) và câu ứng dụng:  Tốt gỗ .... hơn đẹp ng​​ười ( 1lần ) bằng cỡ chữ nhỏ.

- Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp các cỡ chữ theo quy định.
- GD HS ý thức giữ gìn VSCĐ.

II. chuẩn bị:    

- Mẫu chữ hoa X.  Tên riêng: Đồng Xuân.

III.  các hoạt động dạy học:   

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS viết bảng lớp: Văn Lang. GV nhận xét.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:
                      b) Các hoạt động:

* HĐ 1: HD viết trên bảng con
- Luyện viết chữ hoa:

+ HS tìm các chữ  viết hoa có trong BT ứng dụng: §, X, T.
+ 1 HS nhắc lại cách viết chữ hoa X.
+ GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết chữ X.

+ HS tập viết chữ hoa X  trên bảng con.
+ GV nhận xét, sửa sai. 

- Luyện viết từ ứng dụng:

+ HS  đọc từ ứng dụng: Đồng Xuân. 
+ GV giải thích: Đồng Xuân là tên một chợ có từ lâu đời ở Hà Nội. Đây là nơi buôn bán

sầm uất nổi tiếng.
+ HS tập viết từ Đồng Xuân trên bảng con.
+ GV nhận xét, sửa sai.

- Luyện viết câu ứng dụng:

+ HS đọc câu ứng dụng: Tốt gỗ …  hơn đẹp ng​​ười.
+ GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng.

+ HS tập viết trên bảng con:  Tốt, Xấu.

* HĐ 2: HD viết vào vở tập viết
- GV nêu yêu cầu viết bài như​​ đã nêu ở phần mục đích yêu cầu.

- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS viết chậm, chữ xấu.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài
- Thu 1/ 3 số bài kiểm tra đánh giá

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại cách viết chữ hoa X.    

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS viết chữ đẹp.

            
Tiết 4:                                           Tự  nhiên - xã hội
                                           ngày và đêm trên trái đất

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Biết sử dụng mô hình để nói về hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất. Biết  một ngày có 24 giờ. Biết thực hành biểu diễn ngày và đêm.
- Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm đúng, nhanh.
- Ham tìm hiểu khoa học.

II. Chuẩn bị:  - Các hình trong SGK trang 120, 121.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:   Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất nên nó được gọi là gì ?

2. Bài mới :       a) Giới thiệu bài:

                        b) Các hoạt động:

* HĐ 1 : Quan sát tranh theo cặp

+ Mục tiêu:  Giải thích được vì sao có ngày và đêm.
+ Cách tiến hành :
- B​­íc 1 :GV HD HS quan sát hình 1 và 2 ( SGK trang 120,121 ) và thảo luận các câu hỏi:
. Tại sao bóng đèn không chiếu sáng được toàn bộ bề mặt quả địa cầu ?  
. Khoảng thời gian phần Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng được gọi là gì ?
. Khoảng thời gian phần Trái Đất  không được Mặt Trời chiếu sáng được gọi là gì ?
- B​ước 2 :GV gọi một số HS trả lời tr​​ước lớp. GV và HS nhận xét, bổ sung.
 => Kết luận: SGV- trang 141.

* HĐ 2 : Thực hành theo nhóm
+ Mục tiêu: Biết khắp mọi nơi trên Trái Đất đều có ngày và đêm kế tiếp nhau không ngừng. Biết thực hành biểu diễn ngày và đêm.

+ Cách tiến hành:
- B​­íc 1:. GV chia nhãm.
. HS trong nhóm lần lượt làm thực hành như hướng dẫn ở phần “thực hành” trong SGK. 
- Bư​ớc 2:  GV gọi vài HS lên làm thực hành trước lớp.

. HS khác nhận xét phần thực hành của bạn.

=> Kết luận: SGV- trang 142.

* HĐ 3 :  Thảo luận cả lớp

+ Mục tiêu: Biết thời gian để Trái Đất quay được một vòng quanh mình nó là một ngày. Biết một ngày có 24 giờ.  
+ Cách tiến hành:
 - GV đánh dấu một điểm trên quả địa cầu.

 - GV quay quả địa cầu đúng một vòng theo chiều quay ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ cực bắc xuống) có nghĩa là điểm đánh dấu về chỗ cũ.

 -GV nói: Thời gian để Trái Đất quay được một vòng quanh mình nó được quy ước là một ngày. 

+ Đố các em biết một ngày có bao nhiêu giờ ?

+ Hãy tưởng tượng nếu Trái Đất ngừng quay quanh mình nó thì ngày và đêm trên Trái Đất như thế nào ?

=> Kết luận: Thời gian để Trái Đất quay được một vòng quanh mình nó là một ngày, một ngày có 24 giờ.
3. Củng cố, dặn dò: 

- HS nhắc lại nội dung bài.

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương các nhóm học tập tốt.

- Dặn HS có ý thức giữ cho Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp.

  

 Sáng                                                        Ngày soạn:  12 /  4 /  2018
                                             Ngày dạy: Thứ năm ngày  19 /4/  2018
 Tiết 1:                                            luyện từ và câu
       đặt và trả lời câu hỏi bằng gì ? dấu chấm, dấu hai chấm.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
- Ôn luyện về dấu chấm, bước đầu học cách dùng dấu hai chấm. Luyện cách đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì ?

- Tìm và nêu đ​​ược tác dụng của dấu hai chấm trong đoạn văn ( BT 1). Điền đúng dấu chấm, dấu hai chấm vào chỗ thích hợp ( BT 2 ). Tìm được bộ phận trả lời cho câu hỏi Bằng gì ? ( BT 3 ).
- HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. chuẩn bị:  - Bảng lớp viết các câu văn ở BT 1.

                        - 3 tờ phiếu khổ to viết BT 2.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

    2 HS kể tên các nước trên thế giới. GV nhận xét, chữa.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Ôn luyện về dấu chấm, dấu hai chấm.

+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của BT và đoạn văn trong BT.

- 1 HS lên bảng làm mẫu: Khoanh tròn vào dấu hai chấm thứ nhất và cho biết dấu hai chấm ấy dược dùng làm gì ? ( ... được dùng để dẫn lời nói của nhân vật Bồ Chao ).

- HS trao đổi theo nhóm: Tìm những dấu hai chấm còn lại và cho biết mỗi dấu này dùng để làm gì ?
- Các nhóm cử người trình bày.

- GV và cả lớp nhận xét, chốt lại cách giải thích đúng.

 => KL: Dấu hai chấm dùng để báo hiệu cho người đọc biết các câu tiếp sau là lời nói, lời kể của một nhân vật hoặc lời giải thích cho một ý nào đó.

+ Bài 2: - 1 HS đọc yêu cầu của bài. 1 HS đọc đoạn văn, cả lớp đọc thầm theo.
- HS làm bài vào vở BT.

- GV dán 3 tờ phiếu lên bảng, mời 3 em thi làm bài.  

- Cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 
- Củng cố về cách dùng dấu chấm, dấu hai chấm.
* HĐ 2: Luyện đặt và TLCH Bằng gì ? 
+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài. 
- 1 HS đọc các câu cần phân tích.

- HS làm bài vào vở. 

- 3 HS lên bảng chữa bài, mỗi em gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Bằng gì ?

- Củng cố cách đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì ?
3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại nội dung luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài, nhớ tác dụng của dấu hai chấm để sử dụng đúng khi viết bài. 

Tiết 3:                                        Chính tả  ( nghe - viết )
                                                hạt mưa

I. MỤC đích yêu cầu: 
- Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 5 chữ. Làm đúng  BT 2( a)
- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt các âm đầu l / n. 

- Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị:       - GV:  Bảng lớp ghi nội dung BT 2 ( a ).

                           - HS : Vở BTTV in.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:  GV đọc cho 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết giấy nháp câu văn: 

                  Cái lọ lục bình lóng lánh nước men nâu. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài: 
                          b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Hướng dẫn  nghe - viết

- GV đọc 1 lần bài Hạt mưa, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi trong SGK.

- HD HS tìm hiểu nội dung bài thơ: 

      + Những câu thơ nào nói lên tác dụng của hạt mưa ? 

      + Những câu thơ nào nói lên tính cách tinh nghịch của hạt mưa ?

- HS đọc lại bài, tự viết những từ ngữ mình dễ viết sai vào giấy nháp. 

- GV đọc cho HS viết bài, theo dõi, nhắc nhở HS tư thế ngồi viết, HS viết chậm, chữ xấu.
- GVđọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.
- GV thu một số bài nhận xét, chữa.
* HĐ 2 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả.

+ Bài 2: - HS đọc BT 2 ( a ) sau đó làm bài cá nhân.
- GV mời 3 HS lên bảng lớp viết từ ngữ tìm được, đọc kết quả. 

- GV và cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

- Một vài HS đọc lại kết quả. GV sửa lỗi phát âm cho các em.

    Lời giải : a) Lào  -  nam cực  - Thái lan 
- Củng cố KN phân biệt l /n.

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

- Dặn HS HTL bài  Hạt mưa.

Tiết 4:                                                      toán
                                               T.159: luyện tập

I. Mục đích yêu cầu:
- Biết giải bài toán liên quan đến việc rút về đơn vị. Biết lập bảng thống kê ( theo mẫu ).
- Rèn KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị, KN lập bảng thống kê ( theo mẫu ).

- HS tích cực, tự tin, hứng thú học toán.

II. Chuẩn bị:  Phấn màu, bảng phụ kẻ bảng BT 4.

III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: 

-  1 HS chữa bài 2 ( trang 167 ).
2. Bài mới :    a) Giới thiệu bài:

                       b) Các hoạt động: 
* HĐ 1: Thực hành.
+ Bài 1: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.
- GV hướng dẫn HS phân tích -> tìm các bước giải:

    . B1 : 1 km đi hết mấy phút ?  ( 12 : 3 = 4 ( phút ) ).

    . B2 :  28 phút đi được mấy km ? ( 28 : 4 = 7 ( km ) ).

- Cho HS tự làm vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp. 

- Chữa bài, củng cố cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

+ Bài 2: - HS đọc, tóm tắt và phân tích bài toán.
- GV hướng dẫn HS giải bài toán bằng 2 bước:

      . B1:  1 túi có mấy kg gạo ?    ( 21 : 7 = 3 ( kg ) ).

      . B2:  15 kg gạo đựng trong mấy túi ?   ( 15 : 3 = 5 ( túi ) ).

- HS tự giải vào vở. 1 HS làm trên bảng lớp.

- Chữa bài, củng cố về cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài.
- Cho HS tính biểu thức rồi điền dấu ( HS làm phần a ). 

- Nhận xét chữa bài.

+ Bài 4: - HS đọc yêu cầu bài. 

- GV treo bảng phụ lên bảng. GV hướng dẫn HS lập bảng thống kê theo mẫu.
- Cho HS lập bảng. GV theo dõi, giúp đỡ HS. -> Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố về lập bảng thống kê ( theo mẫu ).
3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT luyện tập trong tiết học.

- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sauTiết 4:                                             
Chiều Tiết 1                                   tự nhiên - xã hội
                                             năm, tháng và mùa

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Biết được một năm trên Trái Đất có bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày và mấy mùa.

- Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm nhanh, đúng. 

- HS quý trọng thời gian và làm những việc có ích.

II. Chuẩn bị:  

- Các hình trong SGK trang 122, 123.

- Một số quyển lịch ( HĐ 1).

III. các Hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  2 HS nêu một ngày có bao nhiêu giờ.

2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:
                             b) Các hoạt động:
* HĐ 1:  Thảo luận theo nhóm.

+ Mục tiêu: Biết thời gian để Trái Đất chuyển động được một vòng quanh Mặt Trời là một năm, một năm có 365 ngày.
+ Cách tiến hành:
- Bước 1: GV chia nhóm.

HS trong nhóm dựa vào vốn hiểu biết và quan sát lịch, thảo luận theo các CH gợi ý sau:

     . Một năm thường có bao nhiêu ngày ? Bao nhiêu tháng ?

     . Số ngày trong tháng có bằng nhau không ?

     . Những tháng nào có 31 ngày, 30 ngày và 28 ngày hoặc 29 ngày ?

- Bước 2: . Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình trước lớp.

   . GV mở rộng: Có những năm, tháng 2 có 28 ngày nhưng cũng có năm tháng 2 có 29 ngày, năm đó người ta gọi là năm nhuận, và năm nhuận có 366 ngày. Thường cứ 4 năm có 1 năm nhuận.

  . GV yêu cầu HS quan sát hình 1 trong SGK trang 122 và giảng cho biết thời gian để Trái Đất chuyển động được một vòng quanh Mặt Trời là một năm.

  . GV hỏi : Khi chuyển động được một vòng quanh Mặt Trời,  Trái Đất đã tự  quay quanh mình nó được bao nhiêu vòng ?

=> KL: Thời gian để Trái Đất chuyển động được một vòng quanh Mặt Trời là một năm. Một năm thường có 365 ngày và được chia thành 12 tháng.

* HĐ 2:  Làm việc với SGK theo cặp.
+ Mục tiêu: Biết một năm thường có 4 mùa.  

+ Cách tiến hành:
- Bước 1:

  . Hai HS làm việc với nhau theo gợi ý sau: Trong các vị trí A, B, C, D của Trái Đất trên hình 2 trang 123 trong SGK, vị trí nào của Trái Đất thể hiện Bắc bán cầu là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông.

  . Hãy cho biết các mùa của Bắc bán cầu vào các tháng 3, 6, 9, 12. 

  . Tìm vị trí của nước Việt Nam ¤ - xtrây - li - a trên quả địa cầu.

  . Khi Việt Nam là mùa hạ thì ở ¤ - xtrây - li - a là mùa gì ? ( Việt Nam ở Bắc bán cầu,

 ¤ - xtrây - li- a ở Nam bán cầu, các mùa ở Việt Nam và ¤ - xtrây - li - a trái ngược nhau )

- Bước 2: . GV gọi một vài HS trả lời trước lớp.
                . HS, GV nhận xét, bổ sung.

=> KL: Có một số nơi trên Trái Đất, một năm có bốn mùa: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông; các mùa ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu trái ngược nhau.

* HĐ 3: Chơi trò chơi:  XUân,  Hạ,  THU,  ĐÔNG
+ Mục tiêu: HS biết đặc điểm khí hậu 4 mùa.
+ Cách tiến hành: - GV hỏi ( hoặc nói cho HS đặc trưng khí hậu bốn mùa, VD:
       Khi mùa xuân em cảm thấy ntn ? ( ấm áp )

- GV hướng dẫn cách chơi ( SGV trang 145 ).

- HS chơi trò chơi. GV bao quát lớp, nhận xét, tuyên dương.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu năm, tháng và mùa.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS biết quý trọng thời gian và làm những việc có .                        

Tiết 2                                         luyện từ và câu *

       đặt và trả lời câu hỏi bằng gì ? dấu chấm, dấu hai chấm.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Củng cố cách tìm và trả lời câu hỏi Bằng gì ?; cách sử dụng dấu chấm, dấu hai chấm trong câu.
 - Rèn kĩ năng làm các BT theo yêu cầu nhanh, chính xác.

 - HS tích cực, tự tin, hứng thú trong học tập.

II. chuẩn bị: Vở BTTV in, nội dung ôn tập.

III. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ:

   2 HS kể tên một số nước mà em biết ? GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động: 

* HĐ1: HD HS làm trong vở BTTV in trang 62
Bài 1: - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

  - Cả lớp làm bài vào vở BT. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - Nhận xét, chữa bài.

  - Củng cố về tác dụng của dấu hai chấm trong đoạn văn.  

Bài 2: - HS đọc yêu cầu BT và đoạn văn. Cả lớp đọc thầm theo.

  - Cả lớp làm bài vào vở BT. GV theo dõi, giúp đỡ khi HS làm bài.

  - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

  - Chữa bài, GV nhận xét, bổ sung. GV chốt lại lời giải đúng.

  - Củng cố về cách sử dụng dấu chấm, dấu hai chấm trong đoạn văn.

Bài 3: - HS xác định yêu cầu bài.
 - HS gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Bằng gì ?
 - Chữa bài, GV chốt lại kết quả đúng.

 - Củng cố cách tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Bằng gì ?
* HĐ2 : HD HS làm BT sau (Nếu còn thời gian):

 Bài tập: Thêm dấu chấm, dấu hai chấm vào chỗ cần thiết trong đoạn văn sau :

      Hôm chạy thử xe điện, người ta xếp hàng dài để mua vé  Ê-đi-xơn mời bà cụ dạo nọ đi chuyến đầu tiên  Đến ga, ông bảo 

       - Tôi giữ đúng lời hứa với cụ rồi nhé !

      Bà cụ cười móm mém 

       - Cảm ơn ông  Giờ thì già có thể đi chơi cả ngày với chiếc xe này rồi !

 - HS làm bài rồi chữa bài. GV nhận xét, bổ sung. 
 - Củng cố cách sử dụng dấu chấm, dấu hai chấm trong đoạn văn.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV nhấn mạnh nội dung bài.

 - Nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS tích cực học tập.


Tiết 3                                                toán ( * )
  Luyện TẬP VỀ NHÂN, CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ

                                      VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Ôn luyện, củng cố về nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.
- RÌn KN thực hành làm tính, giải toán nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị:  - GV: ND KT liên quan.

III. Các hoạt động dạy học :
* H§ 1: Luyện tập về nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.
+ Bµi 1: Đặt tính rồi tính

           11712  x  5                            11607  x  4                           47349  x  2            

- GV nêu yêu cầu của bài. 
- HS tự làm bài vào vở, 3 HS làm trên bảng lớp.
- Nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố KN thực hiện phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.

+ Bµi 2: Viết số thích hơp vào ô trống.

	Thừa số
	17241
	36037
	12140
	10609

	Thừa số
	4
	2
	5
	7

	Tích
	
	
	
	


- HS nêu yêu cầu của bài. GV giải thích giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài.

- HS nêu nhận xét về 2 thừa số, nêu cách tính tích.

- HS tự làm bài, chữa bài, nêu miệng KQ.

- Củng cố về cách nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số. 

+ Bµi 3: Trong tháng 10, công ty xuất nhập khẩu Minh Anh dự định xuất 98954 kg gạo sang nước bạn. Trong 3 tuần đầu, mỗi tuần công ty xuất được 24309 kg gạo. Hỏi theo kế hoạch trong tháng 10, công ty Minh Anh còn phải sản xuất bao nhiêu kg gạo nữa ?

- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GV ghi tóm tắt bài toán lên bảng: 

  Dự định xuất:                                                       98 954 kg

  Đã xuất:            1 tuần:   24 309 kg   ->   3 tuần: ……… kg ?

 Còn phải xuất:                                                       ……… kg ?

- HDHS phân tích -> tìm cách giải.

- HS nêu cách giải: 

. Bước 1: Tìm số kg gạo đã xuất trong 3 tuần đầu.

. Bước 2: Tìm số Kg gạo còn phải xuất.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố cách giải bài toán bằng 2 phép tính liên quan đến phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.
* H§ 2: Luyện tập về chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số.
- GV tổ chức cho HS làm các BT 6, 7 ( Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2 - Phần ôn luyện - Tuần 31 ).

+ Bµi 4: Đặt tính rồi tính

           17482  :  2                           28729  :  3                           28466  :  6            
- Các bước tiến hành tương tự bài 1.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố KN thực hiện phép chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số. 
+ Bµi 5: Cô giáo chia số hs của lớp 3B thành 3 nhóm học tập. Biết nhóm I có số bạn gấp đôi nhóm II, nhóm III có số bạn  bằng 1/3 nhóm I, nhóm II có 9 bạn. Hỏi lớp
3B có tất cả bao nhiêu học sinh ?
- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GV vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán lên bảng: 

- HDHS phân tích -> tìm cách giải.

- HS nêu cách giải: 

. Bước 1: Tìm số HS của nhóm I.

. Bước 2: Tìm số HS của nhóm III.

. Bước 3: Tìm số HS của cả 3 nhóm ( Số HS của cả lớp 3B ).

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố cách giải bài toán bằng 2 phép tính liên quan đến phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND KT luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét  tiết học. Dặn HS ghi nhí cách thực hiện phép nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.

Sáng                                                        Ngày soạn :     13 / 4 / 2018
                                                  Ngày dạy : Thứ sáu ngày 20 / 4 / 2018.
   Tiết 1:                                             tập làm văn
                                   nói, viết về bảo vệ môi trường

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:  
- Biết kể lại một việc tốt đã làm bảo để vệ môi trường dựa theo gợi ý ( SGK ). Viết được một đoạn văn ngắn ( khoảng 7 câu ) kể lại việc làm trên.
- Rèn kĩ năng nói, viết về bảo vệ môi trường.
- Các KNS được GD trong bài: KN Giao tiếp: Lắng nghe, cảm nhận, chia sẻ, bình luận; KN đảm nhận trách nhiệm; KN xác định giá trị và KN tư duy sáng tạo.
- GD HS luôn có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.

II. chuẩn bị :    

- GV : Một vài bức tranh hoặc ảnh về các việc làm để bảo vệ môi trường hoặc về tình trạng môi trường. Bảng lớp viết sẵn các gợi ý về cách kể.

- Các PP dạy học: PP trình bày ý kiến cá nhân.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  
2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài: 
                       b) Các hoạt động:
* HĐ 1: Nói về bảo vệ môi trường.

+ Bài 1: - 1 HS đọc yêu cầu của BT, đọc cả các gợi ý a và b. Cả lớp theo dõi SGK.
- GV giới thiệu một số tranh, ảnh về hoạt động bảo về môi trường.

- HS nói tên đề tài mình chọn kể. Các em có thể bổ sung tên những việc làm khác có ý nghĩa bảo vệ môi trường ( ngoài gợi ý SGK ).

- GVchia nhóm 4, HS kể cho nhau nghe việc tốt có ý nghĩa BV môi trường mình đã làm.

- Một vài HS thi kể trước lớp.

* HĐ 2: Viết về bảo vệ môi trường. 
+ Bài 2: - GV nêu yêu cầu của bài.
- HS ghi lại lời kể ở BT 1 thành một đoạn văn (  viết 7 câu ).

- Một số HS đọc bài viết. Cả lớp và GV bình chọn những bạn viết bài hay nhất.
3. Củng cố, dặn dò:
- HS đọc lại bài viết hay nhất. 
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. Nhắc nhở HS luôn có ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Tiết 2                                                thủ công
                                      Làm quạt giấy tròn (tiết 2)

I. Mục  đích,yêu cầu :

 - Biết cách làm quạt giấy tròn.
 - Làm đ​​ược quạt giấy tròn. Các nếp gấp có thể cách nhau hơn một ô và ch​​ưa đều nhau. Quạt có thể ch​​ưa tròn.

 - HS thích làm được đồ chơi, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II. Chuẩn bị : 

   Mẫu quạt giấy tròn làm bằng giấy thủ công. Giấy màu, kéo, keo.
   Tranh quy trình làm quạt giấy tròn.

III. Các hoạt động dạy- học:
1. Kiểm tra bài cũ: 
                 Nêu quy trình làm quạt giấy tròn.

2. Bài mới:       a ) Giới thiệu bài:
                     b) Các hoạt động:

* HĐ1: Củng cố quy trình làm quạt giấy tròn

 - GV gọi 2 HS nhắc lại các bước làm quạt giấy tròn.
 - GV nhận xét và sử dụng tranh quy trình hệ thống lại các bước làm quạt giấy tròn.

  + B​​ước 1 : Cắt giấy.

  + B​​ước 2 : Gấp, dán quạt.

  + Bư​​ớc 3 : Làm cán quạt và hoàn chỉnh quạt.

 - HS thực hành làm quạt giấy tròn. GV gợi ý cho HS trang trí quạt bằng cách vẽ các hình hoặc dán các nan giấy bạc nhỏ, hay kẻ các đường màu song song theo chiều dài tờ giấy trước khi gấp quạt.

 - GV quan sát, nhắc nhở HS và giúp đỡ những em còn lúng túng.

 - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm, nhận xét và tự đánh giá sản phẩm.
3. Củng cố, dặn dò: HS.

  - HS  nêu quy trình làm quạt giấy tròn.

  - Nhận xét về sự chuẩn bị, tinh thần học tập của

  - Dặn dò giờ sau. 
Tiết 3:                                                          toán
                                             T.160: luyện tập chung
I. mục đích yêu cầu:
- Biết tính giá trị của biểu thức số. Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- Rèn KN tính giá trị của biểu thức số; KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  - GV : Phấn màu.
III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS nêu quy tắc tính giá trị của biểu thức. 
- HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:
                       b) Các hoạt động:
* HĐ 1: Thực hành.
+ Bài 1 ( a, b ): - HS đọc yêu cầu của bài.
- 1 HS nhắc lại quy tắc thực hiện các phép tính trong biểu thức.
- GV nhấn mạnh: Thực hiện phép tính trong ngoặc rồi mới thực hiện phép tính ở ngoài ngoặc.

- HS làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố kĩ năng tính giá trị của biểu thức số. 
+ Bài 3: - HS đọc bài toán.
- Cho HS tự tóm tắt rồi giải bài toán, 1 HS làm trên bảng lớp. 
- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố kĩ năng giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 
+ Bài 4: - HS đọc bài toán.
- Cho HS nhắc lại quy tắc tính chu vi hình vuông. Từ đó nêu cách tính cạnh hình vuông khi biết chu vi của hình đó ( lấy chu vi chia cho 4 ).

- 1 HS nhắc lại quy tắc tính diện tích hình vuông.

- Cho HS tự làm rồi chữa bài.

- Củng cố về giải bài toán về tính diện tích hình vuông.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT luyện tập trong tiết học.
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương HS tích cực học tập. Dặn HS xem lại bài.
 Tiết 4:                                                        sinh hoạt 
                                                   sinh hoạt sao
i. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS thấy được các ưu, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi SH văn nghệ.
- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.
- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.
II. chuẩn bị :
- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 

1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.
+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.
+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.
b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.
+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.
- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.
4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm:……………………………………………………………………………………………. 

…..………………………………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Hạn chế:………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
5. Phương hướng tuần tới.

- Thực hiện tốt chủ điểm của tháng 4.
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Thực hiện tốt phong trào TĐ học tập giữa các tổ, p/ trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ
Chiều:     TiÕt 1:                           TẬP LÀM VĂN ( * )
                                       LUYỆN VIẾT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:  

- Viết được một đoạn văn ngắn ( khoảng 7 - 10 câu ) kể lại một việc tốt đã làm bảo để vệ môi trường. 
- Rèn kĩ năng viết về bảo vệ môi trường.

- GD HS luôn có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.

II. chuẩn bị :    

- GV : Một vài bức tranh hoặc ảnh về các việc làm để bảo vệ môi trường hoặc về tình trạng môi trường. Bảng lớp viết sẵn các gợi ý về cách kể.

III. các hoạt động dạy học: 
* HĐ 1: Viết về bảo vệ môi trường.- GV nêu và ghi bảng: Viết một đoạn văn ( từ 7 – 10 câu ) kể lại một việc tốt em đã làm góp phần bảo vệ môi trường ( chăm sóc cây hoa, quét
dọn rác ở lớp, dọn vệ sinh đường làng, … ) 
- 1 HS đọc yêu cầu của BT - GV ghi tiếp các gợi ý - HS đọc cả các gợi ý. Cả lớp theo dõi.

  Gợi ý :  a) Tên việc tốt đã làm.

               b) Diễn biến công việc.

               c) Cảm tưởng của em sau khi làm việc đó.
- GV giới thiệu một số tranh, ảnh về hoạt động bảo về môi trường.
- HS nói tên đề tài mình chọn kể. Các em có thể bổ sung tên những việc làm khác có ý nghĩa bảo vệ môi trường ( ngoài gợi ý ở đề bài ).

- HS làm bài, viết thành một đoạn văn theo yêu cầu của bài (  viết ít nhất  7 câu ).
- GV bao quát lớp, HD thêm những HS còn lúng túng.
- Một số HS đọc bài viết. Cả lớp và GV bình chọn những bạn viết bài hay nhất.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- HS đọc lại bài viết hay nhất. 

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. Nhắc nhở HS luôn có ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. 


Tiết 2:                                              luyện viết
                                                  bài  29 : cây gạo

I. Mục đích yêu cầu: 

- Luyện viết bài 29: Cây gạo ( Vở Luyện viết chữ đẹp 3 – quyển 1 ).
- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. Chuẩn bị : -  HS : Vở luyện viết chữ đẹp.
III. Các hoạt động dạy- học : 

* HĐ 1: HD HS luyện viết chữ hoa C, T, M. 

- 2 HS đọc bài thơ Cây gạo.
- HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
- Cho HS luyện viết chữ cái hoa C, T, M vào bảng con .
- GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2 : HS luyện viết vào vở luyện viết

- GVnêu yêu cầu viết.
- HS viết bài vào vở. 

- GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.
* HĐ 3 : Chấm, chữa bài
- GV đánh giá, nhận xét khoảng 5 đến 6 bài.

- Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ 4 : Củng cố, dặn dò 
- GV, nhận xét tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.
- Dặn dò HS  luyện viết thêm cho đẹp.


Tiết 3                                                       toán *

                  Luyện tập về nhân, chia số có năm chữ số 

                               với (cho) số có một chữ số.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố về cách nhân, chia các số có năm chữ số với (cho) số có một chữ số, cách giải toán có lời văn.
 - Vận dụng vào để thực hành làm các bài tập một cách thành thạo, chính xác.

 - Tự giác trong học tập.

II. chuẩn bị: Nội dung ôn tập.

III. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ:

  3 HS nêu cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                    b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Củng cố kiến thức:
 - Vài HS nhắc lại cách chia các số có năm chữ số cho số có một chữ số, cách tính giá trị của biểu thức, cách giải toán có lời văn.

 - HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

 - GV chuẩn xác kiến thức để cho HS nắm chắc cách làm.

 - HSG lấy VD minh hoạ. Nhận xét, chữa nhanh.

* HĐ2: HD HS làm các bài tập sau

 - GV chép bài lên bảng, HS làm lần l​ượt từng bài vào vở.

 - GV theo dõi, giúp đỡ những HS còn lúng túng.

· Bài 1: Đặt tính rồi tính:

    a) 31825 x 3                  10506 x 6                       12006 x 8               12130 x 5

    b) 20516 x 4                  13120 x 7                       15112 x 5               15026 x 4

  - Củng cố cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
· Bài 2: Đặt tính rồi tính :

   a) 13816 : 6                                                   b) 61206 : 3

       23176 : 4                                                        52423 : 4

   c) 32725 : 4                                                   d) 18250 : 8

       40835 : 5                                                        34571 : 9

  - Củng cố cách cách chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

· Bài 3: Có năm thùng thuốc, mỗi thùng chứa 10515 hộp thuốc. Ng​​ười ta đã chuyển đi 2275 hộp thuốc. Hỏi còn lại bao nhiêu hộp thuốc ? 

  - Củng cố cách giải toán bằng hai phép tính.


3. Củng cố, dặn dò:

  - Nhấn mạnh nội dung bài.

  - Nhận xét về ý thức học tập của HS.


                      Duyệt của BGH
Tiết 3:                                                      luyện viết
                                                               bài 32

I. Mục đích yêu cầu :
- HS chọn, viết một bài văn, bài thơ mà em thích.

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
- HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. Chuẩn bị :  HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. Các hoạt động dạy học : 

* HĐ 1: HD HS luyện viết chữ hoa

- GV gọi 2, 3 HS đọc bài viết mà em đã chọn. 
- Cho HS luyện viết chữ hoa vào giấy nháp.
* HĐ 2 : HD HS viết vào vở luyện viết

- GVnêu yêu cầu viết : mỗi em chọn viết một bài văn hoặc một bài thơ.

- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ. Cách trình bày bài văn hoặc bài thơ.
* HĐ 3 : Chấm, chữa bài
- GV chấm khoảng 5 đến 6 bài.

- Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ 4 : Củng cố, dặn dò 
- GV, NX tuyên d​ương HS viết chữ đẹp.
- Dặn HS luyện viết cho đẹp.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
Tiết 3:                                                 toán *

        Luyện tập về bài toán liên quan đến việc rút về đơn vị 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Củng cố về cách giải toán có liên quan đến việc rút về đơn vị.
 - Rèn kĩ năng làm các bài tập một cách thành thạo, chính xác.

 - Tích cực, tự giác trong học tập.

II. chuẩn bị:    Vở BTT in. Nội dung ôn tập.

III. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ:

     2 HS nêu các bước giải bài toán liên quan đến việc rút về đơn vị.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:
                     b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Củng cố kiến thức:
 - Vài HS nhắc lại các bước giải bài toán liên quan đến việc rút về đơn vị.

 - HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

 - GV chuẩn xác kiến thức để cho HS nắm chắc cách làm.

* HĐ2: HD HS làm bài tập trong vở BTT in trang  81

· Bài 1: 

 - HS đọc bài toán, xác định dạng toán.

 - HS nêu giải bài toán.

 - HS tự giải bài vào vở. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Nhận xét, chữa bài.

 - Củng cố cách giải bài toán liên quan đến việc rút về đơn vị.
· Bài 2: 

 - HS đọc bài toán, phân tích bài rồi tự giải bài vào vở.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS -> Nhận xét, chữa bài.

 - Củng cố cách giải toán liên quan đến việc rút về đơn vị.

· Bài 3: 
 - HS xác định yêu cầu bài.

 - HS tự làm bài rồi đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.
 - Củng cố về tính giá trị biểu thức.

* HĐ3 : HD HS làm bài tập sau (Nếu còn thời gian)
· Bài 1:  Có 60 bông hoa được cắm  đều vào 10 lọ. Hỏi có  72 bông hoa thì cắm được  bao nhiêu lọ hoa như thế ?

 - HS tự tóm tắt rồi giải bài vào vở.

 - Chữa bài, GV chuẩn xác kiến thức.

· Bài 2:  HS tự đặt đề toán tương tự như bài 1 rồi giải bài.

3. Củng cố, dặn dò:
 - Nhấn mạnh nội dung bài.

 - GV nhận xét về ý thức học tập của HS.

 - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau. 

                            Tiết 2 :                               toán ( * )
   Luyện TẬP TỔNG HỢP
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Ôn luyện, củng cố KT về nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số; về tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia; về tính giá trị của biểu thức số và giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- Rèn KN thực hành nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số; KN tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia; KN tính giá trị của biểu thức số và KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị:  - GV: ND KT liên quan.

- HS: Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2.

III. Các hoạt động dạy học :
* H§ 1: Luyện tập về nhân, chia số có 5 chữ số với ( cho ) số có 1 chữ số.
. GV tổ chức cho HS làm các BT 1 ( Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2 - Phần ôn luyện - Tuần 32 ):

+ Bài 1: - GV nêu yêu cầu của bài. 
- HS tự làm bài vào vở, 3 HS làm trên bảng lớp.
- Nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố KN thực hiện phép nhân, chia số có 5 chữ số với ( cho ) số có 1 chữ số.

* H§ 2: Luyện tập về tìm thành phần chưa biết trong phép nhân và phép chia.
. GV tổ chức cho HS làm các BT 4 ( Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2 - Phần ôn luyện - Tuần 32 ):

+ Bµi 4: - HS nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS nêu thành phần chưa biết trong mỗi phép tính -> nêu cách tìm.

- HS tự làm bài, 2 HS làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

- GV củng cố, khắc sâu KT về tìm số bị chia chưa biết ( a ), tìm thừa số chưa biết ( b ).
* H§ 3: Luyện tập về tính giá trị của biểu thức.
- GV tổ chức cho HS làm các BT 6 ( Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2 - Phần ôn luyện - Tuần 32 ).

+ Bµi 6: - HS nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS nêu nhận xét về các phép tính trong mỗi biểu thức, nêu cách tính giá trị của mỗi biểu thức.

- HS tự làm bài, 2 HS làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

- GV củng cố, khắc sâu KT về tính giá trị của biểu thức 

* H§ 4: Luyện tập giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
. GV tổ chức cho HS làm các BT 2, 7 ( Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2 - Phần ôn luyện - Tuần 32 ):

+ Bµi 2: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GV ghi tóm tắt bài toán lên bảng: 

                   72 l dầu:  8  can

                   54 l dầu: … can ?

- HDHS phân tích -> xác định dạng toán ( bài toán liên quan đến rút về đơn vị ).

- HS nêu cách giải: 

. Bước 1: Tìm số lít dầu đựng trong 1 can.

. Bước 2: Tìm số can đựng hết 54 lít dầu.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố, khắc sâu cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị
+ Bµi 7: - Các bước tiến hành tương tự bài 2.

- GV HDHS phân tích -> xác định dạng toán ( bài toán liên quan đến rút về đơn vị ).

- HS nêu cách giải: 

. Bước 1: Tìm số cuốn lịch được xếp vào 1 thùng.

. Bước 2: Tìm số cuốn lịch được xếp vào 3 thùng.

- HS tự  tóm tắt rồi làm bài vào vở -> chữa bài.

- Củng cố, khắc sâu cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị
* HĐ 5: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND KT luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét  tiết học. Dặn HS ghi nhí cách thực hiện phép nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.

           Chiều       
 tiết 1:                                                tập làm văn*
                                      nói  viết về bảo về môi trường

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 - 10 câu) kể về một  việc tốt đã làm bảo để vệ môi trường dựa theo gợi ý. 

 - Rèn kĩ năng viết bài hợp lí, diễn đạt rõ ràng.

 - GD HS luôn có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.

II. chuẩn bị :     
 - HS : VBT T.ViÖt in.
III. các hoạt động dạy- học :
* HĐ1 : Hướng dẫn HS làm bài tập  

  - 1 HSTB đọc yêu cầu của BT và các câu hỏi gợi ý. Cả lớp theo dõi trong vở BT.

  - Một vài HSK- G kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường dựa theo gợi ý sau :

    a) Tên việc tốt đã làm.

    b) Diễn biến công việc.

    c) Cảm tưởng của em sau khi làm việc đó.      

  - HS, HG nhận xét, bổ sung (nếu cần). 

  - Cho HS viết vào vở BT. (HSTB viết 7 câu ; HSK- G viết 10 câu). GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - HS tiếp nối nhau đọc bài. HS, GV nhận xét, đánh giá.

* HĐ 2 : Củng cố, dặn dò 
  - GV khắc sâu KT.

  - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt.

  - Dặn dò HS  luôn có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.


 TiÕt 3:                    HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
                   KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG CHIẾN ĐẤU ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS biết cách kể, kể được vÒ tấm gương chiến đấu anh hùng của dân tộc.

- Rèn KN kể tự nhiên, hấp dẫn.
- GDHS lòng biết ơn và tự hào vÒ tấm gương chiến đấu anh hùng của dân tộc.

II. Chuẩn bị: 
- Sưu tầm những tấm gương chiến đấu anh hùng của dân tộc.
III. Các hoạt động dạy học:  

* HĐ 1: Thảo luận nhóm.
- HS thảo luận theo nhóm đôi: Kể tên và nói những điều em biết về những gư​¬ng chiến đấu anh hùng của dân tộc mà em biết. 
- GV Có thể gợi ý HS dựa vào các bài học trong chủ điểm: Bảo về Tổ quốc – Tuần 19, 20 ( Sách Tiếng Việt 2 – tập 2 ) hoặc thực tế ở địa phương mà em biết.
- GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm.

* HĐ 2: Trình bày trước lớp.

- Đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp.

- HS, GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương các nhóm sưu tầm, kể tên được nhiều tấm gương chiến đấu anh hùng của dân tộc.

- GV có thể giới thiệu, bổ sung thêm giúp HS hiểu về một số gương chiến đấu anh hùng của dân tộc ( Liên hệ thực tế ở địa phương ). 
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV khắc sâu KT về truyền thống chiến đấu anh hùng của dân tộc. GDHS lòng biết ơn và tự hào vÒ tấm gương chiến đấu anh hùng của dân tộc.

- Nhận xét tiết học. Tuyên d​­¬ng những có ý thức học tập tốt.

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................

+ Bài 5: - Các bước tiến hành tương tự bài 2.

- GV HDHS phân tích -> xác định dạng toán ( bài toán liên quan đến rút về đơn vị ).

- HS nêu cách giải: 

. Bước 1: Tính diện tích của miếng bìa hình vuông cạnh 8 cm (  8 x 8 = 64 ( cm2 ) ).

. Bước 2: Tính diện tích của 1 miếng bìa hình vuông nhỏ (  64 : 4 = 16 ( cm2 ) ).

. Bước 3: Tính diện tích của 3 miếng bìa hình vuông nhỏ (  16 x 3 = 48 ( cm2 ) ).

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố, khắc sâu cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị
                                        
                         TiÕt 3:                     TẬP LÀM VĂN ( * )
                                               ÔN LUYỆN: VIẾT THƯ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Viết ®​ược một bức thư​ ngắn cho một bạn n​ưíc ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái.
- Rèn kĩ năng trình bày đúng thể thức; đủ ý; dùng từ đặt câu đúng; thể hiện tình cảm với ng​ưêi nhận th​ư.

- GD HS yêu quý bạn bè ngư​êi n​ước ngoài.

II. chuẩn bị :    

- GV: Bảng phụ viết trình tự lá thư​.

- HS: Phong bì thư​, tem, giấy rời để viết thư​.

III. các hoạt động dạy học:
* H§ 1: Hư​íng dÉn HS viÕt thư​.
- GV nêu + ghi bảng ND bài tập : Viết một bức thư ( khoảng 10 câu ) cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái. 

- 1 HS đọc yêu cầu của BT. 

- 1 HS giải thích yêu cầu của bài tập và chốt lại:

+ Có thể viết thư​ cho một bạn nhỏ ở n​ưíc ngoài mà  các em biết qua đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, phim ảnh, hoặc qua các bài đọc giúp các em hiểu thêm về nư​íc bạn.  Ngư​êi bạn nư​íc ngoài này cũng có thể là ngư​êi bạn trong t​ưëng tư​îng của em. Cần nói rõ bạn là ngư​êi n​ưíc nào. Nói ®ư​îc tên của bạn thì càng tốt ( Dựa theo các tên riêng nư​íc ngoài đã học trong các bài tập đọc ). 

+ Nội dung kể phải thể hiện:  

. Mong muốn làm quen với bạn ( để làm quen, cần phải tự giới thiệu em là ai, ngư​êi nư​íc nào; thăm hỏi bạn, ... )

. Bày tỏ tình thân ái, mong muốn các bạn nhỏ trên thế giới cùng chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà chung: Trái đất.

- GV mở bảng phụ viết hình thức trình bày một lá th​ư cho 1 HS đọc.

* HĐ 2: Thực hành viết th​ư.

- HS dựa vào gợi ý tự viết thư​ vào giấy rời.

- HS tiếp nối nhau đọc th​ư. GV chấm nhận xét một vài bài viết hay.

- HS viết phong bì thư​, dán tem, đặt lá thư​ vào phong bì thư​.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại cách trình bày một lá th​ư.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS làm bài tốt.

tiết 3
TIẾT 2:                                                    ToáN*
                     luyện tập về nhân, chia số có năm chữ số 

                                     với (cho) số có một chữ số

I. mục đích, yêu cầu : 
 - Củng cố, khắc sâu về nhân, chia số có năm chữ số với (cho) số có một chữ số.

 - Rèn kĩ năng làm bài tập nhanh, chính xác.

 - HS tự giác, hứng thú trong học tập.

II .Chuẩn bị:  Vở BT Toán in.

III . Các hoạt động dạy - học:

* HĐ1: Củng cố, khắc sâu về nhân, chia số có năm chữ số với (cho) số có một chữ số.
     HS mở vở BT Toán in làm BT trang 79 (HS làm bài 1, 2, 3)

· Bài 1:

   - HS đọc yêu cầu bài.

   - Cho cả lớp làm bài vào vở BT, 2 HS làm trên bảng lớp.

   - GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

   - HS, GV nhận xét chữa bài.

   - Rèn kĩ năng nhân, chia số có năm chữ số với (cho) số có một chữ số.

· Bài 2:

  - HS đọc bài toán.

  - GV hướng dẫn HS phân tích bài toán. Tìm các bước giải.

  - Cho cả lớp làm vào vở BT.

  - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - 1 HS lên bảng làm bài.

  - HS, GV nhận xét, chữa bài. 

  - Củng cố, khắc sâu về giải bài toán bằng hai phép tính. 

· Bài 3:

   - HS đọc yêu cầu bài toán.

   - Cho HS tóm tắt và nêu cách giải bài toán, cả lớp làm bài vào vở, 1 HS lên bảng chữa bài.

   - GV chuẩn xác KT, rèn kĩ năng về giải bài toán bằng hai phép tính, củng cố cách tính diện tích hình chữ nhật. 

                                                        Bài giải 

                                     Chiều rộng hình chữ nhật là :

                                                      36 : 6 = 6(cm)

                                     Diện tích hình chữ nhật là :

                                                      36 x 6 = 216 (cm2)

                                                                     Đáp số : 216cm2.
· Bài 4: (Nếu còn thời gian)

   - HS xác định yêu cầu bài tập.

   - HS làm bài vào vở BT. 

   - GV cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. 

   - Rèn kĩ năng tính thứ ngày trong tháng.

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu về phép cộng các số trong phạm vi 100 000.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. 

 - Dặn dò VN xem lại bài. 

tiết 3 :                         hoạt động ngoài giờ lên lớp

       biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 30 - 4 ; 1 - 5
i. mục đích, yêu cầu :
 - HS  biết biểu diễn những bài hát chào mừng ngày 30 - 4 ; 1 - 5.

 - Rèn kĩ năng biểu diễn văn nghệ tự nhiên, hát hay, múa dẻo.

 - HS  yêu thích văn nghệ, yêu quê h​ương, đất n​ước mình.

II. chuẩn bị :    HS : Chuẩn bị một số bài hát, múa, trang phục.

III. các hoạt động dạy- học :

* HĐ1 : Biểu diễn những bài hát, múa chào mừng ngày 30 - 4 ; 1- 5

  - HS trao đổi theo cặp : Kể tên những bài hát ca ngợi quê hư​ơng, đất n​ước, con người Việt Nam.

  - HS lên hát đơn ca kết hợp với một số động tác phụ hoạ cho bài hát.

  - HS hát, múa tam ca.

  - HS hát, múa tốp ca.

  - HS, GV cổ vũ động viên cá nhân, các nhóm.

  - Cho các tổ thi đua với nhau.

* HĐ2 : Nhận xét, đánh giá
    HS, GV nhận xét cá nhân, nhóm hát đúng lời bài hát và đúng chủ đề chư​a, bình chọn cá nhân, nhóm hát hay, múa dẻo, biểu diễn tự nhiên, trang phục đẹp.

* HĐ3 : Củng cố, dặn dò 

  - Cả lớp hát bài :  Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.

  - GV nhận xét về tinh thần, ý thức học tập của HS.

  - Dặn dòVN.


sáng                                                                                           Ngày soạn :  07 - 4 - 2011.
                                                                                                                Ngày dạy : (Dạy ghép) 
Tiết 1 :                                                   Tập đọc 

                                                    cuốn sổ tay

I. Mục đích, yêu cầu : 

 - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : Mô-na-cô, Va-ti-căng, cầm lên, một phần năm,... Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.

 - Hiểu nghĩa từ ngữ : trọng tài, Mô-na-cô, diện tích, Va-ti-căng,...Nắm được công dụng của sổ tay ; biết cách ứng xử đúng, không tự tiện xem sổ tay của người khác. (trả lời được các CH trong SGK).

 - Giáo dục HS có ý thức không được tự ý sâm phạm vào tài sản riêng của người khác. Tập ghi chép sổ tay của mình. 

II. chuẩn bị :  

  - Bản đồ thế giới để chỉ tên các nước có trong bài.

III. các hoạt động dạy- học :
1. Kiểm tra bài cũ: 
 - 2 HSK- G tiếp nối nhau kể lại câu chuyện Người đi săn và con vượn. (mỗi em kể 2 đoạn).

 - HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:     

 a) Giới thiệu bài : HS quan sát tranh trong SGK. GV giới thiệu bài đọc.                   

 b) Các hoạt động :
* HĐ1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

  - GVđọc toàn bài.

  - HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc từng câu : HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HSK- G, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc từng đoạn :

    . GV chia bài thành 4 đoạn :

            Đoạn 1 : Từ đầu đến Sao lại xem sổ tay của bạn ?

            Đoạn 2 : tiếp theo đến những chuyện lí thú.
            Đoạn 3 : tiếp đến rộng hơn nước ta trên 50 lần.

            Đoạn 4: còn lại.

    . HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn.

    . GV kết hợp  nhắc nhở HS ngắt nghỉ hơi đúng.

    . GVkết hợp hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa các từ ngữ : trọng tài, diện tích, Va-ti-căng...Cho HS chỉ bản dồ để biết vị trí của các nước : Mô-na-cô, Va-ti-căng, Nga, Trung Quốc.

   + Một, hai HS đọc lại toàn bài.

* HĐ2:  HD HS tìm hiểu bài

  HS đọc thầm đoạn bài văn, trao đổi, trả lời các câu hỏi :

  + Thanh dùng sổ tay để làm gì ? (HSTB)

  + Hãy nói một vài điều lí thú ghi trong sổ tay của Thanh ? (HSK- G)

  + Vì sao Lân khuyên Tuấn không nên tự ý xem sổ tay của bạn ? (HSK- G)

* HĐ3:  Luyện đọc lại

  - HS tự hình thành nhóm (mỗi nhóm 4 em), tự phân các vai : Lân, Thanh, Tùng và người dẫn chuyện.

  - Một vài nhóm thi đọc theo cách phân vai.
  - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn  bạn đọc đúng nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

  - GVcho HS liên hệ : Em đã bao giờ tự ý xem sổ tay của người khác chưa ?

  - GVnhận xét tiết học, khen ngợi những HS đọc tốt, hiểu bài.

  - GV dặn dò HS về làm sổ tay tập ghi chép các điều lí thú về khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể thao,...


Tiết 2 :                                               toán*
                                       luyện tập tổng hợp

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố, khắc sâu về tính giá trị của biểu thức số và giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
 - Rèn kĩ năng làm tính và giải toán nhanh, chính xác.

 - HS tích cực, tự tin, hứng thú học tập.

II .Chuẩn bị: 

  - HS : Vở BT Toán in.

III . Các hoạt động dạy - học:

*HĐ1: Hướng dẫn HS làm các BT
    HS mở vở BT Toán in làm BT trang 83. 

· Bài 1 :

  - HS TB đọc yêu cầu bài.

  - Cho cả lớp làm bài vào vở BT, 2 HS làm trên bảng lớp.

  - HS, GV nhận xét chữa bài. 

  - GV nhấn mạnh : Phần a), phần b) thực hiện phép tính trong ngoặc rồi mới thực hiện phép tính ở ngoài ngoặc. Phần c), phần d) thực hiện phép nhân, chia trước rồi mới thực hiện phép trừ.

  - Củng cố cách tính giá trị của các biểu thức. 
· Bài 2 :
- HS TB đọc bài toán. HSK - G nêu : 1 tuần lễ có mấy ngày ? Xác định phép tính giải.

  - Cho cả lớp làm vào vở BT.

  - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

  - Rèn kĩ năng giải toán có phép chia.

· Bài 3 :

  - HS đọc bài toán, xác định dạng toán.

  - Cho HS làm bài vào vở BT, 1 HSK lên bảng chữa bài.

  - GV chuẩn xác KT, củng cố về giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 

· Bài 4 : 

  - HSTB đọc bài toán, GV gợi ý HS : Đổi 3dm 2cm = 32cm. 

  - HSK- G nêu cách tính cạnh hình vuông, quy tắc tính diện tích hình vuông.

  - HS tự làm bài vào vở BT. 

  - GV chữa bài, củng cố giải bài toán về tính diện tích hình vuông.

                                                            Bài giải

                                              Đổi 3dm 2cm = 32cm

                                                Cạnh hình vuông là :

                                                    32 : 4 = 8 (cm)

                                                Diện tích của hình vuông là :

                                                      8 x 8 = 64 (cm2)

                                                                         Đáp số : 64cm2.

* HSK- G tự đặt đề toán dạng như BT4, rồi tự giải (nếu còn thời gian).

*HĐ2 : Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu KT.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực. 

 - Dặn dò VN xem lại bài.


Tiết 3
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